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CẬP NHẬT VỀ 
ĐIỀU TRỊ MÃN KINH

(phần I)

Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng(1,2,3)

Bác sĩ Hồ Ngọc Anh Vũ(3,4)

(1)Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM
(2)Hội Phụ Sản Việt Nam
(3)Bệnh viện Mỹ Đức
(4)Khoa Y, Đại học Quốc gia

ĐẠI CƯƠNG

Tuổi mãn kinh của phụ nữ Việt Nam bình thường 

vào khoảng 48 tuổi đến 51 tuổi (Đặng Quang Vinh 

và cs. 1997). Khoảng 75% phụ nữ Việt Nam tuổi 

mãn kinh có nhiều triệu chứng gây khó chịu như:

 Triệu chứng rối loạn vận mạch: phừng bốc nóng 

mặt-cổ, vã mồ hôi (nhất là vào ban đêm), mất ngủ…
  Triệu chứng tâm thần kinh: bứt rứt, khó chịu, cáu 

gắt, hay quên…
 Triệu chứng đau nhức xương khớp ở 2 đầu gối, 

các ngón tay, gót chân…
  Triệu chứng tiết niệu-sinh dục: khô teo niêm mạc 

âm đạo-niệu đạo, ngứa âm hộ, dễ viêm âm đạo, dễ 

nhiễm trùng niệu đạo - bàng quang, són tiểu (stress 

urinary incontinence – SUI), bàng quang bị kích 

thích tăng hoạt làm cho phụ nữ phải đi tiểu nhiều 

lần, kể cả ban đêm (overactive bladder – OAB)…

Hầu hết các triệu chứng này làm giảm chất lượng 

cuộc sống của người phụ nữ, nhưng chỉ tồn tại vài 

năm rồi dần dần thuyên giảm và chấm dứt. Triệu 

chứng tiết niệu - sinh dục sẽ kéo dài và gây ảnh 

hưởng đến cuộc sống chung giữa 2 vợ chồng.

Ngoài ra, quan trọng hơn nữa, nhiều bệnh lí xuất 

hiện ở tuổi mãn kinh, có thể do tác động của tuổi 

tác nhưng cũng có thể do mãn kinh, hoạt động 2 

buồng trứng suy yếu, giảm dự trữ nang noãn, đưa 

đến tình trạng cơ thể thường xuyên thiếu hụt nội 

tiết, nhất là estrogen. Các bệnh lí đó là:

 Bệnh tim mạch.
  Loãng xương.
  Bệnh suy giảm trí tuệ, Alzheimer…

Trước năm 2002, nhiều nghiên cứu quan sát trên số 

lượng lớn phụ nữ tuổi mãn kinh (khoảng 45-56 tuổi) 

cho thấy estrogen có tác dụng tích cực trong điều 

trị các triệu chứng mãn kinh, dự phòng và giảm tỉ 

lệ bệnh lí mạch vành và loãng xương; đồng thời, 

có thể làm chậm sự xuất hiện của bệnh Alzheimer. 
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Năm 2002, một nhóm nhà khoa học tại Hoa Kỳ đã 

công bố kết quả nghiên cứu WHI (Womens Health 

Initiative – Sáng kiến Sức khỏe Phụ nữ) ra công 

luận, theo đó, điều trị hormone thay thế (hormone 

replacement therapy – HRT): 

 Cho phụ nữ mãn kinh trong nhóm nghiên cứu, 

trung bình là 63,8 tuổi (50-79 tuổi, chỉ có 3% dưới 

54 tuổi), chủ yếu cho phụ nữ da trắng (hơn 90%).
 Dựa trên estrogen đơn thuần là estrogen liên 

hợp chiết xuất từ nước tiểu của ngựa (conjugated 

equine estrogen – CEE) nếu đã cắt tử cung. 
 Hoặc estrogen và progestin (CEE + 

medroxyprogesterone acetate – MPA) để dự phòng 

tăng sản và ung thư nội mạc tử cung do estrogen 

đơn thuần có thể gây ra, nếu còn tử cung. 
 Có nhiều tác hại cho phụ nữ như: tăng nguy cơ 

đột quị, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc huyết khối 

tĩnh mạch (venous thrombo embolism – VTE), ung 

thư vú…
 Vấn đề làm nhiều nhà khoa học tại Hoa Kỳ cũng 

như trên toàn thế giới rất không đồng tình là kết 

quả nghiên cứu đã đưa ra công luận một cách quá 

vội vã, chưa thông qua ngay chính nhóm những 

nhà nghiên cứu (Lobo, 2016).

Sau năm 2002:

 Hàng loạt bác sĩ không kê toa HRT, phụ nữ mãn 

kinh thà chịu đựng các triệu chứng khó chịu, bỏ 

sử dụng HRT vì sợ đột quị, ung thư vú… và chất 

lượng cuộc sống do đó đã giảm sút nhiều.
 Rất nhiều công ty đã nghiên cứu nhanh và đưa 

ra thị trường nhiều loại thực phẩm chức năng, tin 

rằng các loại thảo dược có thể thay thế HRT.
 Nhiều nhà khoa học, sau một thời gian ngắn, đã 

yêu cầu nhóm nghiên cứu WHI công bố chi tiết, 

cụ thể, số liệu tuyệt đối trong kết quả đã đưa ra 

để phân tích lại. 

Năm 2006, lần đầu tiên, một nghiên cứu (Salpeter 

và cs., 2006) và sau đó là rất nhiều nghiên cứu khác 

trong suốt 14 năm (2002-2016) phân tích lại kết quả 

của WHI một cách khoa học và chi tiết, được công 

bố. Các nghiên cứu này đã phát hiện nhiều bias 

trong phương pháp nghiên cứu của WHI, đồng thời 

tìm ra sự quan trọng của yếu tố tuổi và thời điểm 

bắt đầu sử dụng HRT so với thời điểm mãn kinh và 

đã cho thấy:

 Estrogen rõ ràng có tác dụng bảo vệ đối với bệnh 

mạch vành ở phụ nữ mới mãn kinh, còn trẻ (50-59 

tuổi), nhất là nhóm sử dụng estrogen đơn thuần. 
 Tỉ lệ tử vong chung giảm 30% ở nhóm phụ nữ 50-

59 tuổi, bắt đầu sử dụng HRT khi mới mãn kinh 

dưới 10 năm (cho cả 2 nhóm estrogen đơn thuần 

và estrogen + progestin), so với nhóm placebo với 

RR = 0,70 (95% CI 0,52-0,95) và giảm bệnh lí tim 

mạch, kể cả tử vong và nhồi máu cơ tim với RR = 

0,52 (95% CI 0,29-0,96) (Maturitas 81, 2015).
 Hậu quả của việc ngưng HRT trên phụ nữ mãn 

kinh ở Hoa Kỳ sau năm 2002: tăng gãy cổ xương 

đùi, tăng tử vong cho khoảng 19.000-92.000 phụ 

nữ đã cắt tử cung và 2 buồng trứng mà không sử 

dụng estrogen trong 10 năm (theo mô hình toán 

học so với trước năm 2002).
 Phân tích WHI lại, cho thấy kết quả giống như các 

nghiên cứu quan sát trước đây, HRT chẳng những 

tốt đối với bệnh tim mạch mà còn với các bệnh 

lí loãng xương, gãy xương, giảm ung thư đại-trực 

tràng, trên nhóm phụ nữ mới mãn kinh dưới 10 

năm và tuổi dưới 60, như đối tượng nghiên cứu 

của các nghiên cứu quan sát. 
 Kronos Early Estrogen Prevention (KEEPS) – một 

nghiên cứu của Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ, đa 

trung tâm, ngẫu nhiên, có đối chứng, mù đôi, đã 

chứng minh, HRT có lợi ích nhiều hơn nguy cơ 

ở nhóm phụ nữ dưới 60 tuổi, bắt đầu sử dụng 

HRT khi mãn kinh chưa đến 10 năm. Ngoài ra, 

KEEPS còn cho thấy progesterone dạng mịn 

(micronized progesterone) có công thức hóa học 

của hormone do hoàng thể tiết ra nên an toàn hơn 

các progestogen khác, giảm xơ vữa động mạch 

(Maturitas 81, 2015).

The Early versus Late Intervention Trial with 

Estradiol (ELITE) cũng đã chứng minh rằng 
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17a-estradiol liều thấp (1mg) làm giảm xơ vữa 

động mạch nếu được bắt đầu sử dụng sớm sau 

mãn kinh, khi lớp tế bào nội mạch còn chưa có 

tổn thương (Maturitas 81, 2015). 
 Sự khác biệt giữa các nghiên cứu quan sát và  

nghiên cứu WHI được mô tả vào năm 2002, chủ 

yếu do đối tượng nghiên cứu trong các nghiên 

cứu quan sát còn trẻ, quanh tuổi mãn kinh, có các 

triệu chứng cơ năng gây khó chịu, còn tuổi của đối 

tượng nghiên cứu WHI là đã quá lớn tuổi, không 

còn triệu chứng mãn kinh, không còn cần sử dụng 

HRT nữa và đã có sẵn tổn thương của hệ tim mạch. 
 Nhiều tác giả lưu ý về loại hormone được sử dụng: 

WHI chỉ sử dụng CEE và MPA đường uống, có 

hiệu quả và tác dụng phụ rất khác với các loại 

hormone và đường sử dụng khác (Biểu đồ 1). 

Qua biểu đồ, theo kết luận của nghiên cứu WHI, 

chỉ sử dụng CEE và MPA đường uống ở phụ nữ 

trên 63 tuổi. Không thể áp đặt kết quả này cho 

tất cả phụ nữ mãn kinh còn trẻ hơn, 50-59 tuổi, 

sử dụng các loại estrogen và progestogen khác với 

nhiều đường sử dụng như: thoa gel, dán da, đặt 

âm đạo…

Từ các nghiên cứu sau năm 2002 trên, hiện nay, 

các nhà khoa học của nhiều ngành đã thống nhất 

về liệu pháp điều trị hormone cho phụ nữ mãn kinh. 

Từ ngữ

Trước năm 2002, từ “liệu pháp hormone thay thế” 

(HRT) thường được sử dụng, có thể có ý nghĩa rằng 

phụ nữ nào mãn kinh thiếu hormone do buồng trứng 

suy giảm hoạt động cũng có thể được sử dụng.

Sau năm 2002, nhận thấy HRT không chỉ hỗ trợ tích 

cực mà còn có thể có một vài tác dụng phụ, nên 

HRT được thay bằng “liệu pháp điều trị hormone” 

(hormone therapy – HT), chỉ khi nào có triệu chứng 

bất thường, cần được điều trị thì hormone mới được 

kê toa. Trong HT, có một số phụ nữ đã được cắt bỏ tử 

cung, chỉ cần sử dụng estrogen đơn thuần (estrogen 

therapy – ET) và các phụ nữ còn tử cung cần thêm 

progestin để tránh tăng sản hoặc ung thư nội mạc tử 

cung (estrogen - progestin therapy – EPT). 

Hiện nay, từ thường được sử dụng là “liệu pháp 

hormone điều trị mãn kinh” (menopausal hormone 

therapy – MHT) với ET hoặc EPT.

Mục tiêu điều trị 

 Chủ yếu là điều trị các triệu chứng cơ năng của 

mãn kinh, như: phừng bốc nóng mặt-cổ, vã mồ 

hôi, mất ngủ, cáu gắt, trầm cảm, triệu chứng niệu-

dục, đau nhức xương khớp.

Ung thư vú
(RR = 1,25)

Thời gian (tuổi)

Xác suất xảy ra trong suốt cuộc đời

Oestrogen
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Biểu đồ 1
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 Không sử dụng MHT để dự phòng bệnh tim mạch, 

loãng xương hay bệnh Alzheimer.

Cửa sổ thời cơ điều trị

WHI đã nghiên cứu chủ yếu trên phụ nữ cao tuổi, 

mãn kinh đã lâu, đã mắc nhiều bệnh mạn tính tim 

mạch, cao huyết áp, thận…; không phải là những 

bệnh nhân độ tuổi 40-50 của chúng ta, thường đến 

bác sĩ để điều trị các triệu chứng mãn kinh gây 

khó chịu, mệt mỏi. Vì lẽ đó mà WHI đã cho thấy 

hormone không có lợi ích cho sức khỏe và chất 

lượng cuộc sống của phụ nữ. 

Các nghiên cứu quan sát trước đây cũng như các 

nghiên cứu mới và các nghiên cứu phân tích lại 

WHI theo nhóm tuổi khác nhau, đã cho thấy lợi ích 

của MHT rất lớn so với tác dụng phụ trên phụ nữ 

không quá 60 tuổi, nên đã có ý kiến thống nhất về 

cửa sổ thời cơ để bắt đầu điều trị là:

 Phụ nữ mãn kinh 50-59 tuổi hoặc dưới 60 tuổi.
 Mới mãn kinh dưới 10 năm, tốt nhất là dưới 6 năm.

Chỉ định điều trị

 Triệu chứng rối loạn vận mạch: phừng bốc nóng 

mặt-cổ, vã mồ hôi, mất ngủ; thường xảy ra ở phụ 

nữ sắp mãn kinh hay mới mãn kinh, ở độ tuổi 

khoảng trên 40 tuổi đến 55 tuổi.
 Triệu chứng cáu gắt, trầm cảm ở tuổi mãn kinh.
 Đau nhức cơ thể, xương khớp ở tuổi mãn kinh.
 Triệu chứng tiết niệu - sinh dục ở tuổi mãn kinh: 

niêm mạc âm đạo, niệu đạo mỏng, khô; mạch 

máu và bạch cầu, tế bào thực bào đến ít nên dễ 

nhiễm trùng đường tiểu, viêm âm đạo; quan hệ 

tình dục bị đau, rát.
 Bệnh mạch vành: mặc dù kết quả nhiều nghiên 

cứu RCT có giá trị (WHI, KEEPS, ELITE) cho thấy 

MHT, nhất là ET ở phụ nữ trẻ đã cắt tử cung, có 

nhiều lợi ích hơn tác dụng phụ. Nhiều loại estrogen 

và progestogen như 17b-estradiol và progesterone 

dạng mịn (micronized) hoặc dydrogesterone, khác 

với CEE + MPA, không có tác dụng có hại, nhưng 

MHT vẫn chưa được khuyến cáo sử dụng để dự 

phòng bệnh tim mạch.
 Loãng xương: trước năm 2002, estrogen thường 

được xem là chỉ định đầu tay để dự phòng và điều 

trị loãng xương. Hiện nay, bisphosphonate được 

sử dụng thay cho estrogen. Chỉ khi nào phụ nữ 

mãn kinh có triệu chứng cơ năng mãn kinh và / 

hoặc có chống chỉ định sử dụng bisphosphonate 

thì estrogen mới được kê toa. Ngoài ra, phụ nữ 

mãn kinh cần có thêm mỗi ngày 1.000-1.200mg 

canxi và 400-800IU vitamin D, qua thức ăn và 

uống bổ sung.
 Bệnh sa sút trí tuệ hoặc trầm cảm: không nên sử 

dụng MHT để dự phòng bệnh sa sút trí tuệ, dù ở 

tuổi nào.

Chống chỉ định

 Có tiền sử hoặc đang có ung thư vú.
 Đã có biểu hiện bệnh tim mạch.
 Có tiền sử thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch + / - 

thuyên tắc phổi.
 Suy gan cấp, suy thận cấp.
 Xuất huyết âm đạo bất thường chưa rõ nguyên nhân.
 Estrogen đường uống: chống chỉ định tương đối 

đối với phụ nữ có triglyceride - huyết thanh cao, 

đang bị bệnh đường mật, có bất thường yếu tố V 

Leiden dù chưa có biểu hiện huyết khối động-tĩnh 

mạch. Cũng nên sử dụng estrogen qua da (không 

nên uống) cho các bệnh nhân có chứng nhức nửa 

bên đầu, thừa cân, béo phì, giãn tĩnh mạch nặng 

ở 2 chi dưới.

Cách tiếp cận điều trị

Chọn bệnh nhân trong số các bệnh nhân 

có triệu chứng cơ năng mãn kinh 

 Phải xem xét từng bệnh nhân. 
 Phụ nữ khoảng 40-50 tuổi, từ trước vẫn có kinh 

đều mỗi tháng, hiện giờ lại không có kinh nguyệt 

12 chu kì liên tiếp, có thể chẩn đoán là đang 
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bước vào thời kì mãn kinh, mà không cần làm 

thêm xét nghiệm nội tiết. Nếu đã cắt tử cung, 

chẩn đoán có thể dựa vào triệu chứng lâm sàng 

và xét nghiệm FSH (follicle stimulating hormone: 

hormone kích thích nang noãn tăng trưởng), E2 

(estradiol:a hormone sinh dục nữ), có thể thêm 

AMH (anti-Mülerrian hormone: hormone cho bieát 

dự trữ nang noãn của buồng trứng), nhưng hầu 

hết các tác giả chưa đồng tình vì chưa có chuẩn 

AMH cho từng độ tuổi.
 Phụ nữ không thừa cân, khỏe mạnh, trong độ tuổi 

mãn kinh hoặc vừa mãn kinh hoặc vừa được phẫu 

thuật cắt bỏ hai buồng trứng, không bệnh gan mật, 

không cao huyết áp hoặc các triệu chứng bệnh tim, 

không có tiền sử viêm tắc tĩnh mạch, đã từ lâu được 

bác sĩ và phòng khám theo dõi sức khỏe là những 

bệnh nhân có khả năng sử dụng MHT nhất.
 Các vấn đề cần cân nhắc để tìm hiểu xem bệnh nhân 

có nguy cơ bệnh lí tim mạch, VTE, loãng xương:
  Tiền sử gia đình. 
  Tiền sử bản thân.
  Tuổi của bệnh nhân. 
  Thời điểm mãn kinh. 
  BMI – body mass index (chỉ số khối cơ thể) cao.
 Mong muốn của bệnh nhân cho một vài tình trạng 

khó chịu như: da nhăn, nám, bụng to, thành bụng 

mềm nhão… hoặc còn mong muốn cho cuộc sống 

sau này như có thêm con hay không.
  Tuổi và sức khỏe chồng bệnh nhân.

 Có hay không chống chỉ định đối với MHT, nhất là 

thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và ung thư vú.

Sử dụng MHT sau khi đã cân nhắc qua

hỏi bệnh kĩ và tiến hành

 Khám tổng quát, khám phụ khoa, xem bệnh nhân 

có các khối u lệ thuộc hormone hay không.
 Siêu âm phụ khoa và nhũ, có thể làm siêu âm 

Duplex nếu có nghi ngờ VTE như có giãn tĩnh 

mạch hoặc có sưng đau một bên chân.
 Tầm soát các ung thư sinh dục nữ: tận dụng cơ hội 

gặp được phụ nữ trong độ tuổi này để tầm soát 

các loại ung thư sinh dục nữ, như phết tế bào cổ 

tử cung và tìm siêu vi HPV nguy cơ cao gây ung 

thư, siêu âm vùng chậu xem tử cung và 2 buồng 

trứng, khám và siêu âm / nhũ ảnh tầm soát ung 

thư vú.
  Xét nghiệm máu: công thức máu - fibrinogen - chức 

năng gan - chức năng thận – D-dimer, mỡ trong 

máu (cholesterol, HDL-C, LDL-C, triglyceride), 

đường huyết lúc đói hoặc xét nghiệm dung nạp 

glucose, nếu có yếu nguy cơ đái tháo đường.
 Cân nhắc sử dụng loại hormone nào.

Về estrogen: cân nhắc lựa chọn

 Các loại estrogen có trên thị trường Việt Nam 

hiện nay:

Estrogen đường uống Estrogen qua da

Chỉ số viêm
(C-reactive Proteine – CRP)

Tăng Không ảnh hưởng

Tác dụng chuyển hóa lipid
Triglyceride và HDL tăng, LDL 
giảm

Triglyceride giảm; HDL và LDL 
không ảnh hưởng

Huyết áp Tăng Giảm

Insulin-like growth factor 1 
(ILGF-1)

Giảm (có thể đưa đến giảm khối 
cơ bắp và tăng khối lượng mỡ)

Không ảnh hưởng

Sex hormone-binding globulin 
(SHBG)

Tăng cao Tăng nhẹ

Tổng hợp tại gan, các protein 
tăng đông máu

Tăng, có thể làm tăng nguy cơ 
viêm tắc huyết khối tĩnh mạch 
(VTE)

Không ảnh hưởng (không tăng 
nguy cơ VTE nếu không sử dụng 
liều quá cao)

Bảng 1
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 CEE (Premarin 0,625mg).
 (hoặc) Estradiol valerate (Progynova 2mg, 

Valiera 2mg).
 (hoặc) 17b-estradiol được khuyến cáo sử dụng vì 

có cấu trúc hóa học giống như loại estradiol do 

tế bào hạt nang noãn của buồng trứng phụ nữ 

tổng hợp trong mỗi chu kì kinh nguyệt, nên ít 

gây tác dụng phụ không mong muốn như VTE, 

nhất là khi sử dụng đường qua da. Hiện nay, ở 

Việt Nam chưa có 17b-estradiol dạng viên uống 

riêng lẻ hay dạng gel hoặc kem thoa. Viên 

17b-estradiol đặt âm đạo (Vagifem® 10mg vừa 

được Bộ Y tế Việt Nam cấp visa). Vagifem® 10mg 

đặt âm đạo mỗi ngày 1 viên trong 2 tuần. Sau 

đó, liều duy trì là đặt 2 lần/tuần).
 Cân nhắc đường sử dụng estrogen (Bảng 1): 

 CRP tăng khi sử dụng estrogen đường uống. 

Tình trạng viêm có thể dẫn đến các phản ứng 

tại lớp tế bào nội mạch, khiến dễ tăng đông.
 Tác dụng của estrogen đường uống tương đối 

có lợi vì giảm LDL và tăng HDL, tuy nhiên 

vẫn có tăng triglyceride kèm với tăng CRP, dễ 

tăng đông.
 SHBG tăng ở đường uống, làm giảm lượng 

testosterone tự do trong huyết thanh, giảm 

libido; đồng thời phải giảm tác dụng sinh học 

của estrogen nên phải sử dụng liều cao hơn để 

đạt được kết quả điều trị mong muốn.
 VTE không tăng khi sử dụng estrogen qua da vì 

estrogen không qua gan, không gây tăng sản 

xuất các loại protein đông máu.

Tuy estrogen sử dụng qua da có vẻ ít tác 

dụng phụ hơn, nhưng có nhiều bệnh nhân 

mãn kinh có triệu chứng, dị ứng với các loại 

kem thoa hay miếng dán. Nếu những người 

này khỏe mạnh và không quá 60 tuổi, chúng 

ta có thể sử dụng 17b-estradiol đường uống 

an toàn. Ngoài ra, khí hậu ở Việt Nam thường 

gây dị ứng khi bệnh nhân sử dụng kem thoa 

hay miếng dán da.
 Liều lượng estrogen: liều chuẩn sử dụng là: 

  0,625mg CEE (Premarin).
  (hoặc) 1mg 17b-estradiol uống.

  (hoặc) 0,05mg 17b-estradiol thoa hay dán da.

Liều lượng này đủ để điều trị các triệu chứng cơ 

năng của mãn kinh, 80% bệnh nhân không còn 

phừng bốc nóng mặt-cổ mức độ nặng hay trung 

bình, còn 20% thì giảm nhẹ.

Hiện nay, các nghiên cứu mới khẳng định, sử 

dụng estrogen liều thấp sẽ có ít tác động lên sự 

đông máu và viêm mạch nên đột quị và VTE sẽ 

ít xảy ra. Do đó, chúng ta có thể bắt đầu bằng 

liều thấp hơn, tăng dần để đạt đến liều điều trị, 

thí dụ 0,5mg 17b-estradiol hoặc 0,025mg thoa da 

và tăng dần. 

Trên thực tế, đối với phụ nữ Việt Nam, liều 

estradiol như 17b-estradiol 1mg uống hoặc 0,05mg 

thoa hay dán da là phù hợp. 

Phụ nữ trẻ mãn kinh sớm hoặc đã bị cắt 2 buồng 

trứng cần liều cao hơn liều chuẩn trong 2-3 năm 

đầu sau mổ; sau đó, có thể giảm dần. 

Đối với phụ nữ mãn kinh, estrogen cần được sử 

dụng liên tục; cách uống cắt đoạn vài ngày mỗi 

tháng hoặc vài tháng mỗi năm không có lợi ích 

mà còn có thể làm tăng tác dụng phụ.
 Tác dụng phụ: nên tư vấn kĩ để bệnh nhân không 

lo lắng khi gặp các tác dụng phụ như:
 Căng đau 2 vú. 
 Nếu MHT bao gồm cả estrogen và progestogen, 

có thể có triệu chứng bứt rứt, phù nhẹ. 
 Đôi khi có xuất huyết âm đạo, lượng máu chảy 

ra ít hơn so với hành kinh.
 Có cần kèm theo progestogen không?

Phụ nữ đã được cắt tử cung thường không cần 

sử dụng progestogen kèm theo estrogen vì không 

còn lo ngại estrogen đơn thuần sẽ gây tăng sản và 

ung thư nội mạc tử cung.

Tất cả các trường hợp sau đây đều cần kèm theo 

progestogen khi sử dụng estrogen:
 Còn tử cung.
  Đã cắt tử cung vì ung thư nội mạc tử cung.
  Có lạc nội mạc tử cung hoặc u lạc nội mạc tử 

cung ở 2 buồng trứng, bệnh tuyến-cơ tử cung, 

dù đã cắt tử cung hay chưa.

Loại progestogen được khuyến cáo sử dụng là 
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loại giống với progesterone do hoàng thể của 

buồng trứng tiết ra như progesterone dạng mịn 

(micronized progesterone) vì đã được nghiên 

cứu chứng minh là an toàn, không làm tăng 

nguy cơ ung thư vú, đột quị, bệnh mạch vành 

và VTE, giống như 17b-estradiol qua da. Một 

loại progestogen khác là dydrogesterone (retro-

progesterone) đã được nghiên cứu tại Pháp và 

Phần Lan với 80.377 (Pháp) và 50.210 (Phần Lan) 

phụ nữ mãn kinh cũng cho thấy an toàn như 

progesterone dạng mịn. 

Ở phụ nữ mới mãn kinh, nên cho sử dụng 

17b-estradiol và progesterone theo chu kì, 200mg 

progesterone mỗi ngày trong 12 ngày/chu kì. Với 

chế độ sử dụng này, có thể có xuất huyết nhẹ sau 

mỗi chu kì.

Ở phụ nữ đã mãn kinh 2-3 năm trở lên, nên cho sử 

dụng 17b-estradiol kèm với progesterone 100 mg/ngày 

(hoặc dydrogesterone 10 mg/ngày) liên tục. Với chế 

độ sử dụng liên tục, ít khi có xuất huyết âm đạo, nhất 

là từ khoảng 3-6 tháng sau khi uống trở đi, bệnh nhân 

thường thấy vô kinh.

Một công thức mới cho MHT đã được nghiên cứu 

đối với phụ nữ cần được điều trị các triệu chứng 

mãn kinh và dự phòng loãng xương mà không 

sử dụng được progestogen là estrogen liên hợp 

(CEE) kết hợp với bazedoxifene (bazedoxifene là 

một SERM, có tác dụng chọn lọc trên loại thụ thể 

estrogen). Bazedoxifene đối kháng với tác dụng gây 

tăng sản nội mạc tử cung của estrogen nên không 

cần sử dụng progestogen kèm theo. Tuy nhiên, 

bazedoxifene cũng làm tăng VTE nên cần thận 

trọng khi cho bệnh nhân sử dụng.

Một công thức mới nữa, đang nghiên cứu ở giai 

đoạn 3, là 17b-estradiol và micronized progesterone 

(nghiên cứu REPLENISH (Markins và cộng sự) vừa 

được đưa ra tại Hội nghị Mãn kinh Bắc Mỹ ngày 

06/10/2016 cho thấy rất có triển vọng vì ít tác dụng 

không mong muốn.
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